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Hoàn thiện công tác quản trị nguồn 
nhân lực của Công ty Cổ phần Kính 
Viglacera Đáp Cầu : Luận văn ThS. 
Kinh doanh và quản lý: 60 34 05 / 
Ngô Diệu Lý ; Nghd. : TS. Nguyễn 
Thị Bích Đào 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong tiến trình chuyển đổi và hoàn thiện sau khi ra nhập Tổ chức 

Thương mại Quốc tế (WTO). Việt Nam với định hướng chiến lược 

phát triển kinh tế: thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng tình hình lạm phát trong 

nước và sự biến động của thị trường tài chính thế giới, làm cho  Công 

ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu – doanh nghiệp Nhà nước 

mới được cổ phần hóa thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây 

dựng Việt Nam gặp không ít khó khăn trong kinh doanh. Ngoài việc 

phải đối mặt với những khó khăn về thương hiệu, tài chính, thị 

trường, v.v.., còn một nỗi lo khác trong cuộc cạnh tranh là làm sao 

gây dựng được đội quân “tinh nhuệ”. Đó là đội ngũ nhân viên có 

năng lực, nhiệt tình và cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, 

những người cùng nghĩ và cùng làm với chủ doanh nghiệp để đạt 

được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình thực tế 

trên, tôi chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu” để nghiên cứu, 

viết luận văn Thạc sĩ hy vọng sẽ đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm phát 

triển Công ty một cách vững chắc trên con đường hội nhập. 

 2. Tình hình nghiên cứu khoa học. 
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Nhân sự là chìa khoá thành công của mọi doanh nghiệp. Trong 

những năm gần đây đU có nhiều công trình khoa học, nhiều tác giả 

quan tâm nghiên cứu cả về mặt lý thuyết và thực tiễn về hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng 

như các công trình nghiên cứu liên quan đến hướng đề tài này như: 

1- Trần Kim Long (2005), Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa ở thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, TP HCM. 

2- Hoàng Thanh Phúc (2007), Nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực trong các công ty kinh doanh về thiết bị chuyên ngành ô tô ở 

Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Hà Nội…. 

3- Đức Tâm (2008), Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu 

tố quyết định thành công CNH - HĐH,  Báo Bắc Ninh  Số 6/2008 

4- Nguyễn Ngọc Tú (2006), Nguồn nhân lực trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Bắc Ninh, Luận 

văn thạc sỹ Kinh tế, Hà Nội ..… 

Các công trình nghiên cứu trên được các tác giả nghiên cứu nguồn 

nhân lực ở tầm vĩ mô trong phạm vi cả nước, từng địa phương hoặc 

chỉ đề cập tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các công ty 

kinh doanh quy mô nhỏ. Song để hoàn thiện công tác quản trị nguồn 

nhân lực của một công ty, nhất là đối với các công ty Nhà nước mới 

cổ phần hóa, thì hầu như chưa được quan tâm đến. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu 

 + Nghiên cứu về thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu (Công ty). 

+ Đề xuất phương hướng, giải pháp trong việc hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực của Công ty trong những năm tới. 

- Nhiệm vụ nghiên cứu 
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  + Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản về công tác quản trị nguồn 

nhân lực trong các doanh nghiệp 

  + Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Công ty  

  + Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nguồn nhân lực, công 

 tác quản trị nguồn nhân lực và tác động của nó đối với hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 

- Phạm vi nghiên cứu 

   + Công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Kính 
Viglacera Đáp Cầu. 

   + Thời gian nghiên cứu từ 2006 - 2008. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 -  Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử tác giả sử 

dụng làm phương pháp luận chung. 

-  Kết hợp với các phương pháp như: phân tích và tổng hợp, 

phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, phương pháp chuẩn 

đoán, phương pháp điều tra xU hội học, .v.v.v 

6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn 

- Hệ thống hóa lý luận về một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực 

và  công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

- Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Công 

ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu.  

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực của Công ty trong những năm tiếp theo: Hoạch định 

và tuyển dụng nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

và các phương pháp tạo động lực, duy trì nguồn nhân lực… 
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7. Kết cấu của luận văn 

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận,Tài liệu tham khảo và Phụ lục, 

kết cấu của Luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực.  

Chương 2: Thực trạng về hoạt động quản trị nguồn nhân lực của 

Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu.  

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quản trị NNL của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu.  

Chương 1 

Một số lý luận cơ bản về  
quản trị  nguồn  nhân  lực 

1.1 Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 

1.1.1 Nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp 

1.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp được hiểu là tất cả người lao 

động có trong doanh nghiệp đó. Bao gồm toàn bộ những người có 

quan hệ lao động với doanh nghiệp, trực tiếp tham gia vào các hoạt 

động sản xuất kinh doanh cũng như  các hoạt động quản lý, điều 

hành của doanh nghiệp.  

1.1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực  

- Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành nên doanh nghiệp, quyết 

định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  

- Nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên của doanh nghiệp.  

- Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. 

1.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 

1.1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là sự phối hợp một 

cách tổng thể các hoạt động như hoạch định nguồn nhân lực, phân 



 5

tích và thiết kế công việc; chiêu mộ và lựa chọn; đánh giá thành tích; 

đào tạo và phát triển; thù lao; sức khoẻ, an toàn nhân viên và tương 

quan lao động làm cho người lao động đóng góp giá trị hữu hiệu nhất 

cho tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. 

1.1.2.2 Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 

- Nhóm các chức năng thu hút (hình thành) nguồn nhân lực:  

 Hoạch định nguồn nhân lực; Phân tích và thiết kế công việc; 

tuyển mộ và lựa chọn,  bố trí người lao động vào các vị trí làm việc.  

Nhóm các chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Đào tạo và phát triển chính thức: Chuyên gia, cơ sở đào tạo… 

Đào tạo và phát triển không chính thức: Đào tạo tại nơi làm việc. 

Nhóm các chức năng duy trì nguồn nhân lực   

Đánh giá  thực hiện công việc. 

Thù lao lao động cho nhân viên.  

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp trong doanh nghiệp. 

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng công tác quản trị nguồn nhân lực 

1.2.1  Các nhân tố bên ngoài công ty 

1.2.1.1 Chính sách về lao động của Nhà nước 

Bao gồm: Chính sách về tuyển dụng; chính sách tiền lương, tiền 

công, tiền thưởng; chính sách  đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 

chính sách bảo hiểm xU hội và các chế độ ưu đUi khác. 

1.2.1.2  Thị trường lao động ( thị trường sức lao động)  

- Thị trường lao động trong nước: sự cạnh tranh để thu hút NNL 

của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp FDI. 

- Thị trường lao động Bắc Ninh: Sự thu hút NNLgiữa các doanh 

nghiệp trên địa bàn.   

1.2.2  Các nhân tố bên trong công ty 

1.2.2.1 Các chính sách về lao động của công ty 
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Chính sách việc làm cho người lao động; Chính sách tiền lương, 

tiền công; Chính sách đào tạo và đào tạo lại; Chính sách bảo hiểm xU 

hội và  các chế độ ưu đUi khác. 

1.2.2.2 Văn hóa doanh nghiệp 

1.2.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực trong công ty 

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực 

1.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị nguồn nhân lực 

• Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 

Năng suất lao động bình 
quân tính theo doanh thu 

 = 
Σ doanh thu trong kỳ 

Σ số lao động BQ trong kỳ 
[ 

Lợi nhuận BQ tính cho 1 
lao động 

= 
Lợi nhuận trong kỳ 

Σ số lao động BQ trong kỳ 

• Sự hài lòng của người lao động trong công ty 

Hài lòng về công việc, điều kiện và môi trường làm việc: Thu 

nhập, môi trường làm việc thân thiện, được tôn trọng, có cơ hội đào 

tạo phát triển sự nghiệp…Kết quả là nhân viên gắn bó với Công ty. 

1.3.2 Đánh giá mức độ chuyên nghiệp của bộ phận quản trị NNL 

-  Căn cứ vào kiến thức của quản trị viên nguồn nhân lực: Chuyên 

môn, hiểu biết xU hội, ứng xử, giải quyết công việc… 

 - Căn cứ vào kỹ năng trong hoạt động quản trị NNL: Kỹ năng 

làm việc chuyên nghiệp như làm việc theo nhóm, phân cấp phân 

quyền, kỹ năng hội họp, giải quyết vấn đề, xây dựng văn hoá DN. 

                                                Chương 2 

Thực trạng về hoạt động quản trị nguồn nhânlực 

của Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu 

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần 

Kính Viglacera Đáp Cầu  
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2.1.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu 

Công ty được khởi công xây dựng từ năm 1984 với sự hỗ trợ thiết 

bị của Liên Xô, năm 1990 chính thức đi vào sản xuất với tên gọi 

“Nhà máy kính Đáp Cầu” thuộc sở hữu của Nhà nước (là DNNN). 

Ngày 0/8/1990 chính thức bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 

30/07/1994 đổi tên thành Công ty Kính Đáp Cầu.  Ngày 03/02/2005 

Công ty Kính Đáp Cầu được cổ phần hoá theo quyết định số 

2003/QĐ - BXD ngày 16/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đổi 

tên thành Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, hoạt động 

theo mô hình công ty cổ phần. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2000.  

2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

    - Sản phẩm chính của Công ty: Kết cấu kính, kính tôi nhiệt an toàn, 

kính dán an toàn, thuỷ tinh Mosaic, kính cán hoa, kính gương, kính cắt 

mài, kinh doanh dịch vụ nhà hàng và khách sạn. 

   - Năng lực và quy mô sản xuất được thể hiện qua việc sử dụng dây 

chuyền và trang thiết bị hiện đại của Nhật Bản, Cộng hoà Liên bang 

Đức, Italia, Nga, Hàn Quốc, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến. Khả 

năng sản xuất hơn 12 triệu m2 các loại mặt hàng kính trong một năm. 

    - Mạng lưới giao nhận và tiêu thụ sản phẩm của công ty  

Ngoài giao nhận và tiêu thụ tại Công ty, còn có các Chi nhánh của 

Cong ty tại Sơn La, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. 

    - Nguồn nhân lực của Công ty Kính Vi glacera Đáp Cầu 

  Biểu đồ 2.1:        Lao động làm việc tại Công ty Cổ phần 

                     Kính Viglacera Đáp cầu 2006-2008 
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(Nguồn số liệu : Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu) 

   Nguồn  nhân lực của Công ty lúc đầu mới thành lập có 560 lao động 

số lượng lao động giảm dần điều đó cho thấy công tác quản trị nguồn 

nhân lực chưa  tốt. Hoặc Công ty  chưa  có  khả năng thu hút lao  động,  

hoặc do công tác tuyển dụng chưa sát với nhu cầu công việc. 

2.1.3 Tổ chức bộ phận quản trị nguồn nhân lực của công ty  

Phòng Tổ chức - Hành chính  có 3 nhiệm vụ chính: Công tác tổ chức lao  

động, công tác quân sự bảo vệ và công tác văn phòng. Số nhân viên của 

Phòng là 44. Trong đó có  24 nữ ( chiếm tỷ lệ 54,54%) và 20 nam (chiếm tỷ 

lệ 45,46%). Trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Bộ phận chuyên trách quản trị NNL của Công ty có 4 người, ngoài ra 

còn kết hợp với các lUnh đạo bộ phận cùng quản trị NNL trong Công ty. 

Bảng 2.1:     Bộ phận quản trị nguồn nhân lực Công ty 

¬ 

 Tuổi 
Giới tính Trình độ 

chuyên môn 
chính 

Nhiệm vụ phụ trách Nam Nữ 

Trưởng 
phòng 

50 nam 
 

Kỹ sư  cơ khí 
Phụ trách chung, hoạch 
định, tuyển dụng NNL 

Phó phòng 40 nam 
 Cử nhân 

QTKD 
Đào tạo và phát triển NNL 
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Nhân viên 38 
 

nữ 
Cử nhân   
Kế toán 

Định mức LĐ,Tiền 
lương, chế độ đUi ngộ 

Nhân viên 35 nam 
 Cử nhân 

QTKD 

An toàn lao động, quy 
chế, nội quy, kỷ luật LĐ 

( Nguồn số liệu: Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu) 

                Công ty có 424 lao động thì bộ phận quản trị NNL có 4 người là 

phù hợp, có thâm niên công tác hiểu biết về công ty, đU qua lớp bồi 

dưỡng ngắn hạn về quản trị NNL, song cán bộ quản trị nhân sự làm 

việc chưa chuyên nghiệp nên hiệu quả quản  trị còn hạn chế.   

2.2 Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Kính  

Viglacera Đáp Cầu . 

2.2.1 Phân tích đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty 

2.2.1.1 Số lượng nguồn nhân lực 
Bảng 2.2:         Số lao động làm việc trong Công ty cổ phần  

       Kính Viglacera Đáp Cầu tại thời điểm tháng 1/2009  
 

TT Đơn vị  
Tổng 

số 

Nam Nữ 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

 (người)   (%)   (người) (%) 

1 Ban giám đốc 4 4 100.00  0.00 

2 P.Tæ chức – HC  44 20 45.45 24 54.55 

3 P. Kỹ thuật sản xuất 19 7 36.84 12 63.16 

4 P. NC phát triển 5 4 80.00 1 20.00 

5 P. Kinh tế 7 2 28.57 5 71.43 

6 P. Kinh doanh        

  Trong đó:        

    Tại công ty 23 21 91.30 2 8.70 

    Chi nhánh Sơn La 2 1 50.00 1 50.00 

    Chi nhánh Hà Nội 5 3 60.00 2 40.00 
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    Chi nhánh Vinh 2 2 100.00  0.00 

    Chi nhánh Đà Nẵng 4 3 75.00 1 25.00 

   Chi nhánh TP. HCM 3 3 100.00  0.00 

7 PX Năng lượng 58 40 68.97 18 31.03 

8 PX Sản xuất kính 80 60 75.00 20 25.00 

9 PX Gia công kính 119 101 84.87 18 15.13 

10 XN LD kết cấu kính 49 46 93.88 3 6.12 

  Tổng cộng 424 317 74.76 107 25.24 

(Nguồn số liệu: Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu) 

    Tỷ lệ lao động nam và nữ ở các bộ phận hợp lý. Tỷ lệ lao động 

gián tiếp so với trực tiếp cao nên chi phí để duy trì hoạt động cho bộ 

máy gián tiếp lớn. Đòi hỏi công ty cần hoạch định lại nhu cầu nhân 

lực với khối lượng công việc và có điều chỉnh hợp lý.   

2.2.1.2 Trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 

 Trình độ chuyên môn theo bậc học 

Trình độ đại học có 117 lao động (chiếm tỷ lệ 27,59% của công 

ty). Trong đó có 56 lao động là kỹ sư (chiếm 13,2%). Đây là điều 

kiện thuận lợi vì hoạt động sản xuất của Công ty liên quan tới tay 

nghề kỹ thuật. Trình độ cao đẳng là 9 lao động chủ yếu làm công tác 

thống kê, kế toán phân xưởng. Trình độ công nhân kỹ thuật (từ bậc 3- 

bậc 7) có 193 lao động (chiếm 45,52%). Trình độ lao động chưa qua 

đào tạo là 59 lao động (chiếm 13,92%). Số lao động này chưa phải là 

cao, song cần tìm biện pháp đào tạo để lao động đáp ứng yêu cầu sử 

dụng dây chuyền máy móc thiết bị mới. 

    Trình độ chuyên môn theo ngành học 
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Biểu đồ 2.1: Trình độ chuyên môn phân theo chuyên ngành đào tạo 

Tỷ lệ lao động trong chuyên ngành QTKD và số lao động chuyên 

ngành Marketing thì thấp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, cần 

có chiến lược bồi dưỡng, đào tạo lại. 

2.2.1.3 Kỷ luật lao động và phẩm chất cá nhân nguồn nhân lực 

       Hình thức kỷ luật có: Khiển trách; cảnh cáo; chuyển làm công việc 

khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 6 tháng và sa thải. 

Về hình thức vật chất đánh giá phân loại theo 3 mức: Hạ thưởng 

xuống loại B. Hạ thưởng xuống  loại C và hạ thưởng xuống không loại. 

Bảng 2.3 :       Xếp loại lao động trung bình các năm (2006-2008)  

                   của Công ty cổ phần Kính Viglacira Đáp Cầu. 
               [[[[¬ 

                  
Năm 

Loại  

2006 2007 2008 

Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%) 

A 546 70.0 572 80.9 577 84.9 

B 187 24.0 108 15.3 86 12.7 

C 31 3.9 21 3.0 13 1.9 

Không XL 16 2.1 6 0.8 4 0.5 

Tổng cộng 780 100 707 100 680 100 

(Nguồn số liệu: Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu) 

4,20%5,20%
2,80%

29,20%

58,50%

QTKD
TCKT
Kỹ thuật
Khác
Marketing
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Qua các năm cho thấy tỷ lệ lao động xếp loại A tăng, lao động 

B,C giảm dần, lao động không xếp loại không còn. Điều đó chứng tỏ 

nề nếp làm việc đU đi vào ổn định, kỷ luật lao động trong Công ty đU 

có phần cải thiện song còn hạn chế. 

2.2.2  Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 

2.2.2.1 Loại hình tổ chức 

Tổ chức theo mô hình công ty cổ phần với vốn góp của Nhà nước  

51%, còn lại một phần do cổ đông là người LĐ trong Công ty góp.  

- Bộ máy điều hành của công ty gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.  

- Các phòng chức năng chuyên môn gồm: Phòng Tổ chức hành 

chính, phòng Kinh tế, phòng Kinh doanh, phòng Kỹ thuật sản xuất, 

phòng Nghiên cứu phát triển, phân xưởng Sản xuất kính, phân xưởng 

Gia công kính, phân xưởng Năng lượng, và Xí nghiệp lắp dựng kết 

cấu kính.  

- Chi nhánh tiêu thụ sản phẩm: Chi nhánh Sơn La, Hà Nội, Vinh, 

Đà Nẵng, TP HCM trực thuộc sự quản lý của phòng Kinh doanh. 

2.2.2.2 Chức năng, quyền hạn của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức 

2.2.3 Các chính sách quản trị nguồn nhân lực 

2.2.3.1  Chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực 

Công ty chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực trong Công ty hoặc 

tuyển dụng con em của nhân viên trong Công ty. Chưa gắn liền với 

công tác hoạch định NNL. Khó tuyển được NNL có chất lượng cao. 

2.2.3.2  Chính sách đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực 

Đào tạo cho phát triển chưa đầu tư mạnh. Hình thức đào tạo chủ 

yếu là trong công việc mang tính chất kèm cặp thợ. Hình thức đào tạo 

ngoài công việc do người lao động có nhu cầu tự vừa học vừa làm. 

2.2.3.3  Chính sách khen thưởng nguồn nhân lực 
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Căn cứ vào kết quả xếp loại lao động trong tháng, áp dụng các 

hình thức khen thưởng hàng tháng qua khoản tiền thưởng. Hàng năm 

khen thưởng các cấp qua danh hiệu:"Anh  hùng lao động", "Chiến sĩ 

thi đua", "Lao động tiên tiến", "Lao động sáng tạo" cùng khoản tiền 

thưởng theo mức thành tích của từng người lao động.    

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu  

2.3.1 Hoạt động chức năng quản trị nguồn nhân lực 

2.3.1.1  Tuyển dụng và bố trí nguồn nhân lực 

Quy trình tuyển dụng của Công ty đơn giản, chủ yếu xét hồ sơ 

tuyển dụng nên không đánh giá được hết khả năng làm việc của 

người lao động. Đây chính là một bất cập lớn trong khâu tuyển dụng 

của Công ty. Từ đó ảnh hưởng tới việc bố trí và sử dụng lao động.  

2..3.1.2 Hệ thống tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi 

 Công ty áp dụng chủ yếu trả lương theo sản phẩm và lương theo 

 thời gian cho một số vị trí công việc căn cứ vào kết quả SXKD theo 

hệ số phân phối tiền lương. 

       Lương/ng/th = Hệ số chức danh * Hệ số xếp loại LĐ * Đơn giá 

(Có cả phụ cấp làm ca đêm cho nhân viên) 

        Quỹ tiền thưởng trích từ lợi nhuận hàng năm của công ty theo tỷ 

lệ quy định trong Điều lệ công ty.  

        Tiền thưởng/ng /th = Mức tiền thưởng * Hệ số xếp loại LĐ 

        Tiền ăn ca = Mức tiền định mức/suất * Số ngày công 

Thu nhập1 tháng= Tiền lương tháng + Tiền thưởng + Tiền ăn 

Biểu đồ 2.3:  Tỷ trọng thu nhập bình quân năm 2008 
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8,49% 4,25%
49,06%

38,20%

1 triệu đến dưới 2 triệu

2 triệu đến dưới 3 triệu

3 triệu đến dưới 4 triệu

4 triệu đến dưới 5 triệu

 
(Nguồn số liệu: Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu) 

2.3.1.3 Quan hệ lao động và các giá trị văn hóa tinh thần 

Quan hệ giữa lUnh đạo và nhân viên: trên nguyên tắc tôn trọng  

Phong cách làm việc: kiểu phong cách dân chủ   

Tính hợp tác và xung đột trong công việc của nhân viên 

Trong các xung đột trên trong Công ty: xung đột do mực tiêu 

không thống nhất chủ yếu liên quan đến quyền lợi và phạm vi quyền 

hạn như lương, thưởng, chế độ đUi ngộ khác..., thuyên chuyển công 

tác, đề bạt ...Phương pháp mà nhà quản trị nhân lực giải quyết xung 

đột: sử dụng phương pháp hợp tác. 

Sự thoả m_n của người lao động trong Công ty 

     Đó là sự thoả mUn về công việc, điều kiện là việc, môi trường làm 

việc, được đào tạo và khả năng phát triển sự nghiệp…    

Biểu đồ 2.4:  Độ hài lòng của nhân viên về Công ty 

    Tỷ lệ nhân viên chưa thoả mUn về Công ty chiếm 31,8% cho 

thấy nhân viên trong Công ty mong muốn sự thay đổi lớn trong 

14,2%
31,8%

54,0%

Yêu thích

Thoả mãn

Chưa thoả mãn
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công tác quản trị của Công ty. Để giữ chân họ Công ty cần cải 

thiện về công tác quản trị, điều kiện làm việc hơn nữa.  
     Các giá trị văn hoá truyền thống  

    Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đU từng bước xây 

dựng văn hoá doanh nghiệp của mình qua các phương diện: 
    -  Nâng cao tố chất toàn diện của con người. 
    -  Xây dựng quan niệm hướng tới thị trường, tự chủ trong KD. 

    - Triết lý kinh doanh: Hướng tới khách hàng và đặt lợi ích khách 

hàng lên trên hết. 
   - Chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quốc tế ISO: 9001 – 2000.  
   - Xây dựng quan niệm khách hành là trên hết: Phương châm và 

chiến lược kinh doanh của công ty là: "Sản phẩm phù hợp nhu cầu và 

quyền được lựa chọn của khách hàng"; " Sẵn sàng hợp tác và chia sẻ 

với các đối tác kinh doanh để cùng phát triển". Với mục tiêu trở 

thành nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm hàng đầu tại Việt Nam và 

có tên tuổi trên thế giới. 

- Tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm tới an sinh xU hội, xây 

dựng tinh thần trách nhiệm xU hội. 

2.3.2  Tổn thất về các hành vi của người lao động 

2.3.2.1  Tổn thất gây ra do không đảm bảo an toàn lao động 

Công ty đU tiến hành các biện pháp: Ban hành quy định, nội quy 

đảm bảo tuân thủ quy trình tại nơi làm việc; Trang bị thiết bị, phương 

tiện bảo hộ lao động: mặt nạ phòng độc, vẩy hàn; trang cấp quần áo, 

giầy mũ bảo hộ 1 bộ/người/năm...hạn chế mất an toàn trong lao động 
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Kết quả trong 3 năm qua số tai nạn lao động giảm hẳn xảy ra 4 vụ 

(2006),  2 vụ (2007) và năm 2008 không có vụ tai nạn lao động nào. 

2.3.2.2  Tổn thất gây ra do mất đoàn kết 

Mất đoàn kết có thể do nhiều nguyên nhân: hiểu sai về các chính 

sách và việc thi hành, bất đồng quan điểm trong hợp tác công việc… 

Hậu quả: tác động đến tinh thần làm việc, động cơ thái độ, trách 

nhiệm trong công việc của người lao động. Thậm chí họ còn chống 

đối lại LUnh đạo.  

2.3.2.3  Tổn thất gây ra do kỷ luật lao động kém 

Kỷ luật lao động kém thể hiện ở ý thức kém trong việc chấp hành 

Nội quy, Quy chế làm việc. ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của 

một nhóm người lao động. Hậu quả gây thiệt hại về vật chất cho 

Công ty: thiết bị bị mất, hỏng, cháy hoặc gây thiệt hại về tinh thần 

như uy tín của Công ty giảm sút. Nghiêm trọng hơn có thể bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

   2.4 Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu  

2.4.1 Thành tích đạt được 

- Cơ cấu tổ chức dần hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu công việc.  

- Chất lượng nguồn nhân lực có chuyển biến số lao động được đào 

tạo hàng năm tăng lên.  

- Bộ phận quản trị NNL không ngừng cập nhật phương pháp quản 

trị hiện đại vào công việc làm cho hiệu quả công tác ngày càng cao. 

Bảng 2.4:  Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 – 2008 

¬ 

Chỉ tiêu 
Đơn 
vị 

tính 

Năm Tỷ lệ so sánh(%) 

2006 2007 2008 
2007/ 
2006 

  2008/ 
   2007 
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1. Doanh thu Tr.® 210.421 258.766 323.606 122,98 125,06 

2. LN trước thuế Tr.đ 4.924 26.712 -90 542,49 -100,34 

3. Lao động BQ Người 780 707 680 90,64 96,18 

4. Tổng Quỹ lương Tr.đ 16.786 19.856 23.686 118,29 119,28 

5. N¨ngxuÊt L§BQ Tr.®/ng 270 366 476 135,67 130,02 

6. Lợi nhuận BQ Tr.đ/ng 6,31 37,78  598,50  

7. Thu nhập BQ Ng.đ/ng 1.458 1.625 2.256 111,45 138,83 

  
(Nguồn số liệu: Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu) 

 2.4.2 Những hạn chế còn tồn tại 

Tình hình tuyển dụng lao động còn mang tính hình thức khó có 

thể đánh giá được đúng năng lực làm việc của ứng viên. Số lượng lao 

động có trình độ chuyên môn cao chưa nhiều. Hàng năm Công ty 

chưa có kế hoạch đào tạo cụ thể NNL. Nhân viên quá thụ động trong 

công việc. Việc duy trì và quản lý nhân viên chưa hoàn toàn hiệu quả. 

Công ty không đủ nhân lực để cải tiến các hoạt động quản trị NNL.  

Nguyên nhân 

Tình hình SXKD có nhiều biến động nên khó xây dựng được kế  

hoạch nguồn nhân lực. Quỹ tiền lượng có hạn nên khó có thể đưa ra 

mức tiền lương hấp dẫn thu hút. Công ty còn khoản vay đầu tư từ 

năm trước, nay công trình đưa vào sử dụng nhưng gặp khó khăn trong 

tiêu thụ vì thế khó có nguồn kinh phí hợp lý đào tạo lao động có tay 

nghề giỏi. Nhân viên có thói quen ỷ lại vào cấp trên do thiếu thông 

tin hoặc hướng dẫn để làm việc. Công ty chưa coi trọng đúng mức vai 

trò quản trị nguồn nhân lực, thiếu nghiệp vụ và kinh nghiệm để đảm 

nhiệm. Tinh thần văn hoá doanh nghiệp chưa ăn sâu vào tiềm thức 

nhân viên trong Công ty 
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Chương 3 

Phương hướng và Giải pháp  nhằm  hoàn thiện 
công tác quản trị nguồn nhân lực 

3.1 Phương hướng hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu  

 3.1.1 Định hướng  phát triển của  Công ty từ 2009 đến 2013 

- Hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong Hiệp hội Kính và Thuỷ 

tinh Việt Nam phát triển thị trường Kính xây dựng và các sản phẩm 

của Kính. 

- Phát triển dịch vụ cung cấp và lắp dựng tường treo, nhôm kính cho 

các công trình xây dựng trong và ngoài nước. Duy trì thị trường truyền 

thống và mở rộng thị phần tại thị trường: Trung Đông... 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới công nghệ để hội nhập với 

các ngành công nghiệp kính tiên tiến của Thế giới.  

Định hướng năm 2009 của Công ty là: 

- Lĩnh vực sản xuất: Duy trì năng lực sản xuất, phát huy sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, nâng cao năng xuất chất lượng các sản phẩm. Tìm các nhà 

cung cấp có giá nguyên liệu hợp lý nhằm giảm chi phí nguyên liệu.  

- Lĩnh vực kinh doanh: Nắm bắt thông tin thị trường, đề ra các chính 

sách bán hàng hợp lý theo từng thời điểm, tăng khả năng cạnh tranh và 

tiếp thị nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. 

- Lĩnh vực lắp dựng vách kính: Tăng cường thực hiện công tác lắp đặt 

kết cấu kính cho công trình tại thị trường trong nước và thị trường ngoài 

nước, trước mắt là Dubai (các Tiểu vương quốc ả rập thống nhất). Tham 

gia cùng Công ty cổ phần VinaFacade đầu tư dây chuyền thiết bị gia công 

kết cấu nhôm và các trang thiết bị lắp đặt vách nhôm kính . 

3.1.2 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ 

phần Kính Viglacera Đáp Cầu trong những năm tới 
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+ Về công tác hoạch định và tuyển dụng:  

Đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng. Kiện toàn đội ngũ cán bộ 

nhân viên tại các bộ phận trong công ty theo hướng tinh giảm, nâng 

cao trách nhiệm và hiệu quả công tác. 

+ Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 

Bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ bộ phận quản trị 

nguồn nhân lực, tập huấn và phổ biến kiến thức mới cho đội ngũ cán 

bộ nhân viên để tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị; đào tạo cán bộ 

kỹ thuật, giám sát thi công và công nhân lành nghề. Cử cán bộ nguồn 

đi học các chương trình sau đại học: tiến sĩ, thạc sĩ.. 

+ Về việc nâng cao sức khoẻ cho người lao động: 

Duy trì khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng 1 lần; Đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn . 

+ Về khuyến khích và tạo động lực 

Hoàn thiện hệ thống tiền công tiền lương, tiền thưởng hợp lý hơn; 

tổ chức tham quan, nghỉ mát; tạo việc làm ổn định, xây dựng văn hoá 

doanh nghiệp... 

3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực 

của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu 

3.2.1  Giải pháp về hoạch định và  tuyển dụng 

Thứ nhất,  Cán bộ lUnh đạo và cán bộ quản trị cần nhận thức rõ vai 

trò quan trọng của NNL. Đặc biệt là công tác quản trị nhân sự. 

  Thứ hai,  hoạch định nguồn nhân lực cần gắn với hoạch định 

chiến lược kinh doanh. 

Thứ ba, Công ty cần tuyển chọn NNL bên ngoài Công ty. 

Thứ tư, áp dụng đầy đủ các quy trình tuyển chọn nguồn nhân lực. 
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Xét hồ sơ xin việc → Trắc nghiệm → Phỏng vấn sơ bộ → Phỏng 

vấn kỹ (sâu) →  Tham khảo và xét lý lịch → Quyết định tuyển chọn 

→ Khám sức khoẻ → Tuyển dụng và bổ nhiệm. 

    Muốn thu hút được nhân tài Công ty cần: có nhiều ưu đUi hấp dẫn 

cho ứng viên đầu quân về Công ty như: chế độ lương, thưởng, điều 

kiện làm việc, cơ hội thăng tiến...Công ty phải tạo môi trường làm 

việc chuyên nghiệp, phong cách làm việc phù hợp, coi trọng ý kiến 

đóng góp của người LĐ. 

3.2.2  Giải pháp về đào tạo và phát triển 

• Đối với công tác đào tạo 

 Thứ nhất, xác định nhu cầu đào tạo. 

Đào tạo về Quản trị chiến lược cho 2 nhân viên trong Phòng 

Nghiên cứu thị trường. Đào tạo về Marketing 2-3 nhân viên cho 

Phòng Kinh doanh để nghiên cứu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị 

trường, khai thác và phát triển thị trường. Đối với nhân viên làm công 

tác quản trị NL cần cử đi tham gia khoá học về Quản trị NNL. Cử 

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng, Giám đốc xí nghiệp, Quản đốc 

phân xưởng còn công tác lâu dài tham gia khoá học Thạcsĩ, Tiến sĩ. 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công và công nhân lành nghề 

cho Xí nghiệp lắp dựng kết cấu kính.  

Thứ hai, lập kế hoạch và chuẩn bị đào tạo 

 Sau khi xác định mục tiêu đào tạo và  lựa chọn hình thức đào tạo: 

+ Đào tạo tại chỗ, dùng thợ có tay nghề bậc cao (bậc 5,6,7) hướng 

dẫn kèm thợ tay nghề bậc thấp cho công nhân kỹ thuật. 

+ Đào tạo theo địa chỉ tại các trường Đại học cho nhân viên Phòng 

Nghiên cứu thị trường, Phòng Kinh tế, quản trị viên NNL  

Thời gian đào tạo: đào tạo ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ cuối tuần 

hoặc các buổi tối trong tuần. Công ty đánh giá kết quả đào tạo các 
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nhân viên được cử đi đào tạo: Thông qua kết quả học tập, thông qua 

kết quả công việc; ước tính được nguồn lực cần huy động cho đào tạo 

và sự cam kết của những người có liên quan công tác đào tạo.   

Thứ ba, thực hiện kế hoạch đào tạo 

Thứ tư, đánh giá hiệu quả đào tạo 

Xây dựng tiêu chí đánh giá xem mục tiêu đào tạo đạt được đến 

đâu, phản ứng của nhân viên với chương trình đào tạo, những kiến 

thức và kỹ năng mà nhân viên đU tiếp thu được, mức độ áp dụng kiến 

thức và kỹ năng được đào tạo vào công việc thực tế và Công ty nhận 

được kết quả gì từ đào tạo. 

• Kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân 

- Xây dựng các tổ, nhóm làm việc để khuyến khích nhân viên học 

hỏi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm lẫn nhau. 

- Tư vấn cho nhân viên xác định mục tiêu nghề nghiệp của bản 

thân trong các kỳ đánh giá hiệu quả làm việc. 

- Khuyến khích và hỗ trợ NV tự học tập để phát triển các kỹ năng mới. 

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn để các NV chia sẻ kinh nghiệm. 

- Thiết kế công việc theo hướng khuyến khích nhân viên phát triển 

kiến thức và kỹ năng mới. 

- Tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi và áp dụng các kỹ năng mới 

như uỷ thác công việc, luân chuyển công việc, phân công công việc... 

Để thực hiện giải pháp trên Công ty cần phải : 

- Nhận thức được lợi ích mà hoạt động phát triển nghề nghiệp để 

đạt được mục tiêu chiến lược của Công ty.  

- Công ty không nên quá tập trung vào các mục tiêu KD ngắn hạn 

mà sao nhUng công việc mang tầm chiến lược. 

- Xác định rõ công tác phát triển nghề nghiệp cho nhân viên cũng 

chính là trách nhiệm của Công ty. 
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- Bản thân nhân viên cần xác định rõ mục tiêu phát triển nghề 

nghiệp cho tương lai, nếu không họ sẽ bị đào thải, thất nghiệp.  

3.2.3 Giải pháp về nâng cao sức khỏe người lao động 

Thứ nhất, xây dựng văn hoá doanh nghiệp - văn hoá trong ứng xử 

nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện. 

- ứng xử của LUnh đạo đối với cấp dưới: 

Tuyển chọn, dùng người đúng việc, đúng chỗ; chế độ thưởng phạt 

công minh ; thu phục nhân viên dưới quyền; quan tâm tới thông tin 

phản hồi từ nhân viên; giải quyết những xung đột, mâu thuẫn nội tại 

trong Công ty một cách hiệu quả, song lại thu phục được lòng người. 

- ứng xử của cấp dưới đối với LUnh đạo. 

Nhân viên phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần 

trách nhiệm cao nhất. Mạnh dạn thử sức với công việc mới từ đó tự 

nâng giá trị cá nhân của mình lên. Công ty sẽ gắn kết các giá trị riêng 

lẻ với nhau thành giá trị chung của Công ty. 

- ứng xử giữa các đồng nghiệp:  

Thái độ cởi mở, hợp tác, giúp đỡ nhau, thúc đẩy cùng hướng tới mục 

 tiêu chung; Tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp; phối hợp ăn ý sẽ tạo  

nên hiệu quả công việc cao nhất. 

- ứng xử đối với công việc 

Thể hiện thái độ tôn trọng công việc bằng tinh thần trách nhiệm 

với công việc; thẳng thắn nhận trách nhiệm khi mắc lỗi, nhanh chóng 

sửa chữa sai lầm; thực hiện công việc được giao đúng kế hoạch, tiến 

độ với sự sáng tạo và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất. 

Thứ hai, tổ chức công đoàn  quan tâm người lao động  

      Tham gia thường xuyên trong công tác giám sát hoạt động 

SXKD; quan tâm sâu sát và thường xuyên hơn tới các công đoàn 

viên; tìm biện pháp tháo gỡ khúc mắc trong tư tưởng các công đoàn 
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viên để cùng lUnh đạo Công ty giải quyết, chia sẻ động viên kịp thời 

Công đoàn tham mưu cho LUnh đạo trong công tác quản lý Công ty.  

Thứ ba, Bố trí lao động phù hợp với khả năng lao động và chuyên 

môn của họ  

Xây dựng lại định mức lao động, đánh giá một cách chính xác, 

khách quan, công bằng khả năng làm việc của NV trong Công ty từ đó 

đưa ra tiêu chuẩn cần có cho các vị trí của công việc ; quan tâm đến 

đặc điểm tính cách cá nhân của NV để bố trí phù hợp với công việc.  

Thứ tư, hạn chế tăng ca, tăng giờ làm để đảm bảo cho nhân viên 

phục hồi sức lao động. 

-  Chủ động điều tiết tiến độ sản xuất hợp lý. 

     -  Giám sát chặt chẽ nhân viên đi làm. Tuân thủ đúng quy định 

của Bộ luật Lao động 

   - Làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.  

Thứ năm, cải thiện điều kiện làm việc 

- Thay thế hoặc cải tiến dây chuyền sản xuất hiện đại. 

   - áp dụng các biện pháp tiên tiến trong xử lý chất thải công nghiệp: 

 : Bụi, khí, khói, nước thải, tiếng ồn.... 

-  Đảm bảo không gian trong sạch, không ô nhiễm. 

      - Tạo sự đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc cũng 

như cuộc sống giữa các thành viên trong Công ty. 

3.2.4 Giải pháp về khuyến khích, tạo động lực 

- Hoàn thiện hệ thống tiền lương, tiền thưởng hợp lý hơn, điều 

chỉnh tiền lương kịp thời. 

- Khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình quản lý bằng 

việc đưa ra các mục tiêu kinh doanh của Công ty một cách rõ ràng, 

huy động nhân viên tham gia góp ý kiến vào việc xây dựng mục tiêu. 
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- Tạo ra môi trường làm việc dễ chịu: đưa ra các quy tắc, quy trình 

làm việc rõ ràng; xây dựng văn hoá Công ty; tôn trọng những đóng 

góp của nhân viên và ghi nhận thành tích của họ; tôn trọng sự khác 

nhau về đặc điểm cá nhân của nhân viên; quan tâm đến gia đình nhân 

viên, tổ chức các sự kiện cho gia đình họ tham gia và giúp họ hiểu 

thêm về Công ty. 

-  Khuyến khích nhân viên bằng việc xây dựng nhóm làm việc.  

- Xây dựng cơ chế làm việc linh hoạt.  

Kết luận 
Con người là năng lực cốt lõi và cạnh tranh bền vững cho tổ chức. 

Những thay đổi của môi trường tạo nên những thách thức cho hoạt 

động quản trị nguồn nhân lực. Trong bối cảnh môi trưòng thách thức 

và những xu hướng của quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi Công ty Kính 

Viglacera Đáp Cầu phải hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân 

lực của mình để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng khả 

năng cạnh tranh trên con đường hội nhập. Qua nghiên cứu công tác 

quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Kính Viglacera 

Đáp Cầu nhận thấy: 

Về hoạt động quản trị nguồn nhân lực: Công ty đU làm các khâu: 

sắp xếp nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, có các biện 

pháp đUi ngộ người lao động đang dần từng bước xây dựng văn hoá 

doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty còn hạn chế ở một số điểm: Chưa 

gắn hoạch định chiến lược NNL với công tác tuyển dụng ; quy trình 

tuyển dụng chưa theo các bước quy trình tuyển dụng; công tác đào 

tạo chưa gắn với phát triển nghề nghiệp cho người lao động; chưa xây 

dựng được văn hoá ứng xử giữa thành viên trong công ty và nhân viên 

trong công ty với quan hệ bên ngoài công ty (khách hàng, bạn 
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hàng...). Qua đó thời gian tới Công ty cần phải hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực ở một số vần đề sau: 

- Hoàn thiện khâu hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực. 

- Hoàn thiện khâu đào tạo và phát triển NNL, đặc biệt gắn đào tạo 

và phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên trong Công ty. 

- Hoàn thiện khâu chăm sóc sức khoẻ người lao động qua việc 

đảm bảo cho người lao động làm việc trong điều kiện an toàn, môi 

trường không ô nhiễm. 

- Hoàn thiện công tác khuyến khích và tạo động lực cho người lao 

động. Đặc biệt là các chế độ đUi ngộ và xây dựng văn hoá doanh 

nghiệp nhằm gắn bố người lao động với sự phát triển của Công ty. 

Các giải pháp đề xuất trong luận văn chỉ là một số những giải 

pháp quan trọng nhất cần tập trung triển khai thực hiện trong thời 

gian tới nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công 

ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu. Việc thực hiện đồng bộ các 

giải pháp này cùng với nỗ lực của toàn thể Công ty thì hiệu quả công 

tác quản trị NNL của Công ty sẽ cải thiện rõ rệt, không những giữ 

được thị phần mà còn mở rộng thị phần ở các nước trong khu vực, 

góp phần tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế vững chắc. 


